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“ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ LUẬT QUỐC TẾ
	 Hoàng Việt* 
1. Đặt vấn đề
Cuộc tranh chấp biển Đông hiện nay vẫn đang là một “nguy cơ” gây 

bất ổn rất lớn trong khu vực. Tranh chấp biển Đông đã trở thành một trong 
những cuộc tranh chấp phức tạp bậc nhất trên thế giới. Sự phức tạp của 
tranh chấp biển Đông đến từ các yêu sách phức tạp về chủ quyền của nhiều 
quốc gia đối với các khu vực chồng lấn, vả lại, nó không chỉ đơn thuần là 
tranh chấp về mặt luật pháp quốc tế về biên giới biển, lãnh thổ trên biển 
mà hơn thế nữa nó còn được đan xen với những lợi ích về địa - chính trị, về 
kiểm soát con đường vận tải biển chiến lược, và về khai thác các nguồn tài 
nguyên biển, đặc biệt là dầu mỏ.

Cuộc va chạm mới đây giữa một chiếc tàu nghiên cứu hải dương của 
Mỹ với 5 tàu chiến Trung Quốc, sau đó là cuộc khẩu chiến trên các báo của 
hai bên, phía Mỹ giải thích vùng biển này là biển quốc tế, tàu Mỹ có quyền 
thực hiện các nghiên cứu biển trong vùng đó, còn Trung Quốc khẳng định 
đây là vùng biển thuộc chủ quyền của họ. Rồi việc Trung Quốc đã gửi công 
hàm lên Liên Hiệp Quốc để phản đối báo cáo về thềm lục địa của Việt Nam 
cùng Malaysia, cũng như báo cáo của riêng Việt Nam. Rồi đến việc Trung 
Quốc thi hành lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 16/5 đến ngày 1/8/2009 bằng 
cách tăng cường lực lượng tàu ngư chính xuống biển Đông, rồi đề xuất của 
hải quân Trung Quốc về phân chia quyền kiểm soát Thái Bình Dương giữa 
Trung Quốc và Mỹ, tới tuyên bố của CNOOC ngày 16/6/2009 sẽ tiến hành 
khoan sâu thăm dò khai thác ở biển Đông trong năm 2009. Tất cả những 
vấn đề này lại làm nóng lên yêu sách của Trung Quốc về các đảo, đá và vùng 
nước nằm trong “đường lưỡi bò” mập mờ và gây nhiều tranh cãi của họ.

Thực tế cho thấy tranh chấp các đảo trong biển Đông đã trở thành một 
trong những vấn đề an ninh quan trọng nhất trong khu vực do Trung Quốc 
yêu sách gần 80% biển Đông là vùng nước lịch sử của họ, nên sẽ có tác động 
rất lớn đến việc phân định các đường biên giới biển của khu vực này trong 
tương lai, và cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ cũng như quyền lợi trên biển của Việt Nam. Do đó, nhu cầu nghiên cứu 
vấn đề này là một việc cần thiết.

2. Quá trình xuất hiện “đường lưỡi bò”
Theo một số học giả cả ở Trung Quốc và ở Đài Loan(1) thì năm 1935, để 

đối phó với yêu sách của Pháp đối với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, 
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Cộng hòa Trung Hoa đã cho xuất bản một bản đồ chính thức đầu tiên là 
Zhongguo Nanhai gedao yu tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải), bản đồ này 
chưa thể hiện “đường lưỡi bò”. Tháng 2 năm 1947, Bộ Nội vụ đã tiếp tục cho 
xuất bản Bảng tài liệu tra cứu tên cũ của các đảo biển ở biển Đông, trong 
đó liệt kê 159 đảo, đá. Sau đó, tháng 1 năm 1948,  Bộ Nội vụ nước Cộng hòa 
Trung Hoa công bố một bản đồ có tên Nanhai zhudao weizhi tu (Bản đồ các 
đảo trên Nam Hải), tháng 2 năm 1948 bản đồ này được xuất bản chính thức, 
trên bản đồ này có xuất hiện một đường mà Trung Hoa gọi là đường hình 
chữ “U”, một số học giả gọi nó là “đường lưỡi bò” bởi nó nhìn giống một cái 
lưỡi bò liếm xuống biển Đông,(2) đường này được thể hiện trên bản đồ lúc 
này là một đường đứt khúc bao gồm 11 đoạn.

Một số học giả Trung Hoa còn muốn đẩy xa hơn thời điểm xuất hiện 
đầu tiên của “đường lưỡi bò”, họ cho rằng bản đồ có thể hiện “đường lưỡi 
bò” đầu tiên xuất hiện trong một bản đồ của một cá nhân có tên là Hồ Tấn 
Tiếp(3) (Hu JinJi) vào năm 1914, rồi sau đó lại xuất hiện trong một bản đồ 
cũng của một cá nhân là Bạch Mi Sơ (Bai Meichu)(4) năm 1947, tuy nhiên 
các học giả này cũng thừa nhận “không biết là liệu Bai có đủ kiến thức về 
luật hàng hải quốc tế trong thời điểm ông vẽ (bản đồ này) hay không?”.(5)

Năm 1949, chính quyền Tưởng Giới Thạch thất bại trước Bắc Kinh phải 
chạy ra đảo Đài Loan, và cũng từ đó, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
ra đời, quốc gia này sau đó thay thế Cộng hòa Trung Hoa trở thành thành 
viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.(6) Năm 1949, Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa cũng cho ấn hành một bản đồ, trong đó “đường 
lưỡi bò” được thể hiện giống như  bản đồ trước đó gồm 11 đoạn.

Trong bản đồ đó đường chữ “U” hay “đường lưỡi bò” này được thể hiện 
bao trùm xung quanh cả bốn nhóm quần đảo, bãi ngầm lớn trên biển Đông, 
đó là các quần đảo Hoàng Sa (Paracels), Trường Sa (Spratlys), Pratas (Trung 
Quốc gọi là Đông Sa) và bãi cạn Macclesfield (Trung Quốc gọi là Trung Sa).

“Đường lưỡi bò” này xuất phát từ biên giới đất liền giữa Việt Nam và 
Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ, chạy xuống phía nam tương tự như hình 
dáng của bờ biển Đông và đông nam Việt Nam tới cực nam của bãi đá san 
hô Scarborough Shoal (Tăng Mẫu) tại vĩ tuyến 4 độ vĩ bắc và sau đó quay 
ngược lên phía bắc theo hướng đi song song với đường bờ biển phía tây Sabah 
của Malaysia và Palawan của Philippines và quần đảo Luzon, kết thúc tại 
khoảng giữa eo Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines. Đường này được 
vẽ tùy tiện và không có tọa độ xác định chính xác.(7)

Tuy nhiên, đến năm 1953, bản đồ vẽ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc 
xuất bản chỉ còn 9 đoạn. Điều đặc biệt là trong suốt một thời gian dài, mặc 
dù cho xuất bản bản đồ có thể hiện “đường lưỡi bò” như trên, nhưng cả chính 
phủ Cộng hòa Trung Hoa lẫn chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
đều chưa bao giờ đưa ra lời tuyên bố hoặc giải thích chính thức gì 
về “đường lưỡi bò” đó cả.
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3. Các giải thích về 
“đường lưỡi bò” của 
các học giả Trung Hoa
Năm 1988, sau cuộc đụng 
độ giữa hải quân Trung 
Quốc và Việt Nam trên 
quần đảo Trường Sa, một 
nhóm học giả của Đài 
Loan đã được tập trung 
lại để nghiên cứu về vấn 
đề “vùng nước lịch sử” 
và bản chất pháp lý của 
“đường lưỡi bò”. 
Một học giả của Đài Loan 
là Tống Yến Huy (Yann 
Huei Song) sau khi tổng 
kết các quan điểm của 
các học giả Đài Loan 
trong nhóm nghiên cứu 
cho biết có hai nhóm ý 
kiến về vấn đề này:(8) 
Một nhóm cho rằng vùng 
nước được bao bọc trong 
“đường lưỡi bò” được coi 
như là “vùng nước lịch 
sử” của Cộng hòa Trung 
Hoa. Lập luận này được 
chứng tỏ bởi hai lý do, 
thứ nhất, khi bản đồ 
được xuất bản vào năm 
1948, không có sự phản 
đối cũng như không có 
phản ứng nào được đưa 
ra, thứ hai, việc yêu sách 
các vùng nước bị bao bọc 

như là vùng nước lịch sử đã không vi phạm Điều 4 (1) của UNCLOS (Công 
ước Luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982). 

Nhóm thứ hai thì chống lại quan điểm này, họ cho rằng yêu sách 
vùng nước lịch sử của Cộng hòa Trung Hoa khó có thể biện minh được: đó 
là “đường lưỡi bò” được vạch ra một cách tùy tiện, không thể định vị đường 
này trên biển vì thiếu hệ thống tọa độ cũng như khái niệm về vùng nước 
lịch sử đã trở nên lỗi thời, khó có thể sử dụng để trợ giúp cho yêu sách của 
chính quyền Đài Loan.

Hình 1: Bản đồ vẽ “đường lưỡi bò” của Đài Loan năm 1988.
Nguồn: http://www.southchinasea.org/maps/Taiwan 
%27s%20Nine-dash%20Line%20 Map%20of%20the %20
South%20China%20Sea.jpg
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Tuy nhiên, cuối cùng Ủy ban nghiên cứu về vấn đề này của Đài Loan 
đã chấp thuận với quan điểm của nhóm đầu tiên.

Tháng 7 năm 1996, nhà xuất bản Thông tin kinh tế Hồng Kông cho 
xuất bản cuốn The petropolitics of the Nansa islands - China’s indisputable 
legal case của Phan Thạch Anh (Pan Shi Ying),(9) theo lời của ông ta thì 
“chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thông qua việc ấn bản các bản 
đồ này muốn gửi ba thông điệp tới cộng đồng quốc tế:

- Khu vực nằm trong đường biên giới này là các đảo, đá và các vùng 
nước kế cận của chúng đã thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Trung 
Quốc trong lịch sử.

- Phù hợp với các công ước quốc tế, vị trí và hướng đi của con đường đứt 
khúc 11 đoạn này (sau thay bằng 9 đoạn) đã được vạch ra theo cách gần như 
là đường cách đều giữa rìa ngoài của bốn quần đảo trong biển Nam Trung 
Hoa và đường bờ biển của các quốc gia kế cận. Điều này đã và đang là hợp 
pháp vào thời gian đó của chiếm cứ, chiếm hữu và quản lý.

- Thực tiễn sử dụng các đường đứt khúc hơn là một đường liên tục để 
đánh dấu một số các khu vực chủ chốt đã chỉ ra thực chất của việc “chưa 
dứt điểm” để lại những khả năng đưa ra “những điều chỉnh cần thiết trong 
tương lai.”

Nói cách khác vùng nước do con đường này bao bọc là vùng nước lịch 
sử theo chế độ nội thủy của Trung Quốc. Con đường này chỉ là hình thức, 
còn danh nghĩa lịch sử của Trung Quốc trên vùng biển này mới là nội dung.

Năm 2003, Lý Kim Minh (Li Jin Ming) và Lý Tử Hạ (Li De Xia) của 
Trường Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) đã công bố một bài viết đăng trên 
tạp chí Ocean Development & International Law, tiếp tục trình bày và làm 
rõ về lập luận đối với “đường lưỡi bò” này. Hai học giả này đã tổng kết một 
số quan điểm của các học giả Trung Quốc, trong đó hầu hết là khẳng định 
về chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo và các vùng nước xung quanh 
các đảo đó nằm trong “đường lưỡi bò”. Các học giả Trung Quốc này được hai 
học giả trích dẫn như Cao Chí Quốc (Gao Zhiguo), Viện trưởng Viện chiến lược 
phát triển biển, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc cho rằng đường này yêu 
sách sở hữu các đảo nằm bên trong hơn là một đường biên giới biển. Ông ta 
nhận xét: Mặc dù “Trung Quốc chưa bao giờ yêu sách toàn bộ các cột nước của 
vùng biển Đông”, nhưng “tất cả các đảo và vùng nước kế cận trong đường biên 
giới này phải thuộc quyền tài phán và kiểm soát của Trung Quốc”.(10)

Chu Khắc Nguyên (Zou Keyuan), cho rằng yêu sách của Trung Quốc 
không nên xem như yêu sách vùng nước lịch sử theo nghĩa truyền thống mà 
giống như một dạng yêu sách các quyền chủ quyền và quyền tài phán lịch 
sử chứ không phải là yêu sách chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối. Nói cách 
khác, đây là sự ngụy biện liên hệ đường lưỡi bò với các khái niệm quyền chủ 



66	  Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 (75). 2009

và quyền tài phán trong 
vùng đặc quyền kinh tế 
và thềm lục địa của luật 
biển hiện đại.

Như vậy, lập luận 
về chủ quyền đối với các 
đảo, đá, bãi nằm trong 
“đường lưỡi bò” cũng như 
bản chất pháp lý của 
“đường lưỡi bò” của các 
học giả Trung Quốc cũng 
bắt nguồn từ bản đồ đầu 
tiên thể hiện đường này 
của chính quyền Cộng 
hòa Trung Hoa trước đó, 
tuy nhiên quan điểm của 
họ về tính chất pháp lý 
của “đường lưỡi bò” này 
như thế nào lại có nhiều 
khác biệt. 

4. Phân tích yêu 
sách về “đường lưỡi 
bò” theo luật quốc tế

Theo quan điểm của 
nhóm các học giả Đài 
Loan mà Tống Yến Huy 
đã cho biết, thì vùng nước 
được bao bọc trong “đường 
lưỡi bò” được chính quyền 
Đài Loan coi như là “vùng 
nước lịch sử”của họ.

Với công hàm ngày 
7/5/2009 có kèm bản đồ 
thể hiện “đường lưỡi bò”, 
có vẻ Trung Quốc đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải thừa nhận “tính chất lịch 
sử của đường lưỡi bò, coi biển Đông như một vịnh lịch sử”. Đường này sẽ được 
ngộ nhận là đường biên giới quốc gia trên biển của Trung Quốc. Họ cũng rất 
khéo kết hợp con đường này với các khái niệm đặc quyền kinh tế và thềm 
lục địa của luật biển quốc tế hiện đại bằng tuyên bố dưới dạng Trung Quốc 
có chủ quyền không thể tranh cãi với các vùng nước phụ cận của quần đảo 
Trường Sa. Như vậy toàn bộ biển Đông sẽ trở thành ao hồ của Trung Quốc.

Hình 2: Bản đồ vẽ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc năm 1999.
Nguồn: http://www.southchinasea.org/9-dotted%20map/
map_small.gif
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Khái niệm “vịnh lịch sử” hay “vùng nước lịch sử” mà ở đó một quốc gia 
thực hiện quyền lực thuộc chủ quyền của mình đã được luật pháp quốc tế chấp 
nhận trong một số hoàn cảnh hạn chế. Điều 10 (6) của UNCLOS thừa nhận 
sự tồn tại của một vùng nước như vậy, và một số các vịnh biển mà không 
đáp ứng được các tiêu chuẩn chính thức của một “vịnh” theo Điều 10 đã được 
trao cho quy chế này theo thời gian. Tuy vậy, các cường quốc trên biển, đặc 
biệt là Mỹ, đã nỗ lực giữ cho khái niệm này không được chấp nhận rộng rãi 
nhằm duy trì sự tự do hàng hải.

Khái niệm về yêu sách lịch sử được chấp nhận vào năm 1951 bởi Tòa 
án quốc tế (ICJ) khi phán xét về yêu sách của Na Uy về vùng nước nằm tiếp 
liền bờ biển của nước này. Những yêu sách về chủ quyền lịch sử cũng được 
chấp nhận trong những hoàn cảnh thích hợp tại Công ước 1958 về lãnh hải 
và vùng tiếp giáp lãnh hải. Gần đây, trong vụ án vịnh Fonseca (bắc Thái 
Bình Dương), Tòa án quốc tế đã chấp nhận vịnh Fonseca là một vịnh lịch 
sử và vùng nước của nó là vùng nước lịch sử.

Năm 1962, Ủy ban Pháp luật quốc tế đã thực hiện một  nghiên cứu với 
tựa đề: “Quy chế pháp lý của vùng nước lịch sử, bao gồm cả vịnh lịch sử”, 
trong nghiên cứu này đã có những câu trả lời cho câu hỏi những tiêu chuẩn 
nào sẽ được áp dụng để xác định tính hợp pháp của một yêu sách chủ quyền 
lịch sử.

Theo đó thì một vịnh hay một vùng nước được coi là lịch sử, căn cứ 
theo tập quán quốc tế và các phán quyết của tòa án phải thỏa mãn ít nhất 
ba điều kiện sau: 1) Quốc gia ven biển thực thi chủ quyền của mình đối với 
vùng được yêu sách; 2) Sự liên tục của việc thực thi quyền lực đó theo thời 
gian; 3) Quan điểm của các quốc gia khác với yêu sách đó. Ngoài ra, một quốc 
gia yêu sách danh nghĩa lịch sử phải có trách nhiệm đưa ra bằng chứng đối 
với các vùng nước có vấn đề đang tranh cãi này.(11)

Bất cứ chính quyền nào yêu sách vùng nước nằm trong “đường lưỡi bò” 
là vùng nước lịch sử thì quy chế pháp lý đối với vùng nước này như thế nào, 
nếu các vùng nước này được yêu sách như vùng nội thủy thì các chính quyền 
yêu sách đó phải chứng minh được là họ đã thực thi chủ quyền một cách liên 
tục đối với các vùng nước bao bọc trong “đường lưỡi bò” qua một thời gian 
tương đối giống như đã thực thi chủ quyền đối với các vùng nội thủy khác. 
Nếu các vùng nước này được yêu sách như lãnh hải thì quốc gia yêu sách 
phải chỉ ra được rằng họ đã thực thi chủ quyền một cách liên tục đối với các 
vùng nước bị bao bọc này trong một thời gian dài như họ đã thực thi chủ 
quyền đối với các vùng lãnh hải khác. Cũng tương tự như vậy nếu họ muốn 
yêu sách các vùng nước bị bao bọc như là vùng nước lịch sử.

- Đối với yêu sách như các vùng nội thủy
Theo chế độ pháp lý của các vùng nội thủy, một quốc gia ven biển thực 

thi chủ quyền đầy đủ đối với vùng nước nằm phía bên trong đường cơ sở để 
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tính chiều rộng lãnh hải, tàu nước ngoài không có quyền đi qua không gây 
hại trong vùng nội thủy của quốc gia ven biển, trừ khi được sự đồng ý của 
quốc gia đó. 

Vậy vùng nước bị bao bọc bởi “đường lưỡi bò”có thể được coi là vùng 
nội thủy không? Câu trả lời đến ngay từ một học giả Đài Loan là không,(12) 
bởi những lý do sau đây: thứ nhất, chính quyền Cộng hòa Trung Hoa chưa 
bao giờ yêu sách vùng nước bên trong “đường lưỡi bò” như là vùng nội thủy. 
Thứ hai, tàu nước ngoài, trong đó có cả tàu chiến vẫn thực hiện quyền đi lại 
trên vùng nước nằm trong “đường lưỡi bò” này từ khi “đường lưỡi bò” này 
xuất hiện trên bản đồ do Cộng hòa Trung Hoa xuất bản năm 1948, và chính 
quyền Cộng hòa Trung Hoa đã không có một hành động nào ngăn cản các 
tàu nước ngoài qua lại vùng này.

- Đối với yêu sách như lãnh hải
Theo quy định tại Điều 3 của UNCLOS thì: “Mọi quốc gia đều có quyền 

ấn định chiều rộng lãnh hải của mình; chiều rộng này không vượt quá 12 
hải lý kể từ đường cơ sở được vạch ra theo đúng công ước”. Mọi quốc gia có 
quyền thực thi chủ quyền đối với vùng lãnh hải của mình. Tàu thuyền nước 
ngoài chỉ được hưởng quyền đi qua không gây hại cho trong vùng lãnh hải 
của các quốc gia ven biển, trừ khi có các điều khoản, điều ước chuyên môn 
khác. Đối với vùng trời phía trên lãnh hải, các máy bay nước ngoài không 
được quyền bay qua không gây hại.

Vậy thì câu hỏi tiếp theo là các vùng nước bên trong “đường lưỡi bò” có 
thể được coi là lãnh hải của Trung Quốc không? Câu trả lời của Yann Huei 
Song cũng là không. Máy bay nước ngoài đã bay qua vùng trời phía trên của 
vùng nước này từ năm 1948 khi bản đồ được xuất bản. Như đã trình bày ở 
trên, máy bay của nước ngoài không được phép bay qua không gây hại trên 
vùng trời phía trên lãnh hải của quốc gia ven biển.

- Đối với yêu sách như các vùng nước quần đảo
Khái niệm về các vùng nước quần đảo là một khái niệm mới trong luật 

biển quốc tế, được đưa ra trong Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Luật biển lần 
III (UNCLOS III), theo đó, các vùng nước nằm bên trong đường cơ sở thẳng 
của quần đảo là vùng nước quần đảo, nó không phải là nội thủy, cũng không 
phải là lãnh hải. Một quốc gia quần đảo có quyền thực thi chủ quyền đối với 
vùng nước quần đảo của mình. Chủ quyền quốc gia “được mở rộng đến vùng 
trời phía trên của vùng nước quần đảo cũng như đến đáy của vùng nước đó 
và lòng đất tương ứng và đến các nguồn tài nguyên ở đó”.(13) Tàu nước ngoài 
được quyền đi qua không gây hại tại vùng nước quần đảo, tàu biển và máy 
bay nước ngoài được quyền có đường hàng hải, đường hàng không đi qua 
vùng nước quần đảo.

Do chế độ pháp lý của “các vùng nước quần đảo” được phát triển trong 
giai đoạn Hội nghị lần thứ III của UNCLOS (từ năm 1973-1982) và bản đồ 
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thể hiện “đường lưỡi bò” xuất bản lần đầu năm 1948, nên khó có thể chứng 
minh được vùng nước bên trong “đường lưỡi bò” đó có được quy chế pháp lý 
của các vùng nước quần đảo, Cộng hòa Trung Hoa đã không thực thi chủ 
quyền và quyền tài phán của mình đối toàn bộ các vùng nước bên trong 
“đường lưỡi bò” này, tàu và máy bay nước ngoài vẫn tiếp tục được hưởng 
quyền tự do hàng hải và hàng không trong vùng nước nằm trong đường này, 
thay cho quyền đi qua không gây hại và quyền được qua lại các tuyến hàng 
hải và hàng không đã được ấn định của vùng nước quần đảo. Vì thế, có thể 
kết luận là toàn bộ các vùng nước bên trong “đường lưỡi bò” không thể được 
xem là các vùng nước quần đảo của Cộng hòa Trung Hoa.

Tương tự như vậy, quan điểm về vùng biển trong “đường lưỡi bò” này của 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về cơ bản là dựa theo quan điểm của Cộng 
hòa Trung Hoa trước đó. Và như vậy, theo các tiêu chí để thỏa mãn một vùng 
nước được coi là vùng nước lịch sử, thì Trung Quốc cũng phải chứng minh: 

Thứ nhất, để thỏa mãn yêu cầu: 1) Quốc gia ven biển thực thi chủ quyền 
của mình đối với vùng được yêu sách; 2) Sự liên tục của việc thực thi quyền 
lực đó theo thời gian. Theo đó thì các văn kiện chính thức của nhà nước 
phong kiến Trung Quốc, như Đại Nguyên nhất thống chí (1294), Đại Minh 
nhất thống chí (1461), Đại Thanh nhất thống chí (1842), trước năm 1909 
đều khẳng định “cực nam của lãnh thổ Trung Quốc là Nhai huyện, đảo Hải 
Nam”. Các bản đồ lãnh thổ Trung Quốc của người nước ngoài cùng thời cũng 
vẽ và giải thích phù hợp với cách hiểu này của người Trung Quốc. Bản đồ 
Trung Quốc thế kỷ XVII của Peter de Goyer và Jacob de Keyzer thuộc Công 
ty Đông Ấn-Hà Lan cũng có lời giải thích rất rõ: “nơi xa nhất của Trung 
Quốc bắt đầu từ phía nam đảo Hải Nam ở 18 độ vĩ bắc, rồi từ đó ngược lên 
phía bắc đến vĩ độ 42 độ.(14) Trung Quốc chỉ thực sự bước chân lên quần đảo 
Hoàng Sa năm 1909 khi quần đảo này đã thuộc Việt Nam, không còn là đất 
vô chủ. Về Trường Sa, cho tới tận năm 1932, công hàm ngày 29/9/1932 của 
phái đoàn ngoại giao Trung Hoa Dân quốc tại Paris vẫn còn khẳng định 
các nhóm đảo Amphitrite (Lưỡi Liềm) và Croissant (An Vĩnh) của quần đảo 
Tây Sa (Hoàng Sa) “tạo thành phần lãnh thổ Trung Quốc nằm tận cùng ở 
phía nam”. 

  Trung Quốc cũng không đưa ra được các bằng chứng nào có sức thuyết 
phục về việc họ đã thực thi chủ quyền trên toàn bộ vùng biển rộng lớn này 
một cách liên tục, hòa bình từ thời xa xưa. Các sách Hán văn cổ đều ghi 
nhận các hoạt động của dân đánh cá và dân buôn Ả Rập, Ấn Độ, Mã Lai, 
Việt... trong vùng biển này,(15) không có một bằng chứng nào cho thấy biển 
Đông hoàn toàn là “ao hồ Trung Quốc”. Các chính quyền phong kiến Trung 
Quốc cũng không thiết lập hoặc duy trì có lợi cho họ một sự độc tôn nào 
trong vùng biển này, khả dĩ có thể loại bỏ hoạt động khai thác của các đội 
Hoàng Sa và Bắc Hải của triều Nguyễn. Ngược lại còn có những hành động 
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thừa nhận tính hợp pháp của các hoạt động đó như trường hợp năm 1774: 
quan huyện Văn Xương giúp đội viên đội Hoàng Sa khi đi làm nhiệm vụ bị 
bão giạt vào đất Trung Quốc.

“Đường lưỡi bò” không phải là con đường có tính ổn định và xác định. 
Từ 11 đoạn, năm 1953, Trung Quốc đã phải bỏ đi hai đoạn trong vịnh Bắc 
Bộ vì quá vô lý. Tính chất không liên tục của con đường này được các tác giả 
Trung Quốc giải thích là để cho “những điều chỉnh cần thiết trong tương lai”. 
Đặc tính quan trọng nhất của một đường biên giới quốc tế là sự ổn định và 
dứt khoát.(16) “Đường lưỡi bò” không thể hiện được đặc tính đó, thêm nữa, vị 
trí của nó lại không được xác định tọa độ rõ ràng, vì thế khó mà biểu thị là 
một đường biên giới được.

Thứ hai, đối với yêu cầu: 3) Quan điểm của các quốc gia khác với yêu 
sách đó. Theo Tống Yến Huy thì mặc dù “đường lưỡi bò” đã xuất hiện trên 
các bản đồ xuất bản ở Trung Hoa lục địa từ năm 1949, nhưng chưa bao giờ 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa yêu sách chính thức các vùng nước nằm 
trong đường này như các vùng nước lịch sử. Đại diện của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa đã không tuyên bố như vậy trong Hội nghị Công ước Luật 
biển lần III.(17) Theo luật pháp quốc tế, các hành vi mà quốc gia thể hiện 
phải mang tính công khai ý chí thực thi chủ quyền trên lãnh thổ đó. Những 
hành vi bí mật không thể tạo nên cơ sở cho quyền lịch sử, ít nhất các quốc 
gia khác phải có cơ hội được biết những gì đang diễn ra.

Như vậy, kể cả Cộng hòa Trung Hoa lẫn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
đều chưa bao giờ công bố chính thức yêu sách về vùng biển bên trong “đường 
lưỡi bò” đó, cho nên các quốc gia khác không đưa ra phản ứng gì cũng là một 
điều dễ hiểu, sự im lặng đó không thể hiểu là “mặc nhiên thừa nhận” được.

Đặc biệt, Điều 1 Tuyên bố năm 1958 về lãnh hải của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa đã nhấn mạnh rằng: 

“Chiều rộng lãnh hải nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. 
Điều khoản này áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa, bao gồm lục địa Trung Quốc và các đảo ven bờ của lục địa 
cũng như các đảo Đài Loan và xung quanh đó, quần đảo Penghu (Bành Hồ) 
và tất cả các đảo khác thuộc Trung Quốc bị phân cách với đất liền và các 
đảo ven bờ biển của nó bởi biển cả”.(18)

Như vậy, Tuyên bố 1958 của Trung Quốc xác định rõ ràng các đảo bị 
tách biệt với lục địa bởi biển cả, chứ không phải là vùng nước lịch sử. Chẳng 
lẽ lại tồn tại vùng biển cả nằm trong nội thủy của Trung Quốc? Không thể có 
điều vô lý đó. Do vậy, tuyên bố và các đạo luật của các nhà chức trách Trung 
Quốc, đặc biệt Tuyên bố năm 1958 của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị 
các học giả đánh giá là không phù hợp với yêu sách lịch sử được phân định 
bởi “đường lưỡi bò”.(19)
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Tuyên bố về đường cơ sở của Trung Quốc ngày 15/5/1996 càng làm cho sự 
mập mờ này của họ tăng lên bởi họ yêu sách một đường cơ sở nối cả Hoàng 
Sa nhưng lại không đề cập gì đến Trường Sa.

Hơn nữa, tại Hội nghị San Francisco tháng 9 năm 1951, các quốc gia 
tham gia đã khước từ đề nghị trao trả cho Trung Quốc hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa,(20) và thực tế tranh chấp về chủ quyền trên Hoàng Sa giữa 
Việt Nam và Trung Quốc hay tranh chấp chủ quyền đối với toàn bộ hay một 
phần quần đảo Trường Sa giữa Việt Nam, Malaysia, Philippines và Trung 
Quốc cho thấy không thể nói là “đường lưỡi bò” được các quốc gia khác công 
nhận. Như vậy, có thể nói là yêu sách này chưa bao giờ có được sự thừa nhận 
của cộng đồng quốc tế.

Trong lập luận của mình, các học giả Trung Quốc đã viện dẫn một số 
trường hợp yêu sách vùng nước lịch sử trong thực tiễn quốc tế như yêu sách 
của Liên Xô cũ ngày 20/7/1957 tại vịnh Pierre Đại đế,(21) yêu sách của Lybia 
ngày 11/10/1973 tại vịnh Sidra.(22) Theo họ, các ví dụ này chứng tỏ rằng trong 
thực tiễn quốc tế, luật về các vịnh lịch sử đã có được một quy chế pháp lý 
riêng biệt(23)và như vậy yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc là hợp pháp. 
Lập luận này quá đơn giản và dựa trên cơ sở 15 trường hợp yêu sách quá 
đáng vùng nước lịch sử mà luật pháp quốc tế luôn phê phán. Các trường 
hợp ít ỏi này không tạo ra được một opinion juris (ý thức pháp luật) và một 
thực tiễn pháp lý không đổi nên chúng không bao giờ được luật quốc tế chấp 
nhận như một quy tắc tập quán. Vì vậy, lập luận của các học giả Trung Quốc 
đã không có tính logic ngay từ đầu. Vùng nước nằm trong “đường lưỡi bò” 
chiếm 80% diện tích biển Đông mà Trung Quốc cho là “vùng nước lịch sử” là 
không thể chấp nhận được. Luật quốc tế không hề biết đến một vùng nước 
lịch sử lớn đến như vậy. Yêu sách biển Đông như một ao hồ của Trung Quốc 
là xa lạ, đi ngược lại với học thuyết các vùng nước lịch sử. Cộng đồng quốc 
tế chưa bao giờ ghi nhận một yêu sách như vậy và sẽ không chấp nhận một 
khoảng không gian rộng lớn như biển này, biển lớn nhất, nhì thế giới nằm 
dưới quyền tài phán của duy nhất một nước.

Quan điểm của Trung Quốc và Đài Loan - bên đầu tiên đưa ra yêu sách 
“đường lưỡi bò” - cũng khác nhau. Ngày 30/12/1992, Viện Lập pháp Trung 
Hoa Dân quốc (Đài Loan) đã thông qua “Luật vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lục địa Trung Hoa Dân quốc”. Luật này được ban hành trên cơ sở 
nguyên tắc “chủ quyền thực tế” bỏ đi điều khoản về “vùng nước lịch sử” (vùng 
nước trong “đường lưỡi bò”). Ngày 2/1/1993, Viện Lập pháp Trung Hoa Dân 
quốc (Đài Loan) thông qua “Luật lãnh hải và vùng tiếp giáp Trung Hoa Dân 
quốc”. Luật này quy định lãnh hải Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan) rộng 12 
hải lý đồng thời quy định các điểm cơ sở để vạch đường cơ sở và ranh giới 
ngoài lãnh hải do Viện Hành chính quy định và công bố trong thời gian tới. 
Trong các đạo luật này, khác với Trung Quốc, Đài Loan đã không đề cập 
tính chất lịch sử của “đường lưỡi bò” mà họ đã từng yêu sách năm 1947. Họ 
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chỉ yêu sách các đảo đá, bãi cạn nằm trong giới hạn “đường lưỡi bò” nhưng 
không yêu sách vùng nước trong giới hạn đó. Có lẽ họ thấy được phần nào 
tính chất phi lý của yêu sách này chăng?(24)

“Đường lưỡi bò” mà Trung Quốc yêu sách này chạy sát bờ biển của các 
nước, có đoạn chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 50-100km, trong khi Trường 
Sa cách bờ Việt Nam khoảng trên 200 hải lý. Đường này còn chạy sát bãi 
Shoal James (Tăng Mẫu) của Malaysia, đảo Natuna của Indonesia, và một số 
đảo của Philippines gây lo ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực. Vì vậy, 
thật khó có thể đồng ý với các học giả Trung Quốc, con đường này được vạch 
“theo cách gần như là đường cách đều giữa rìa ngoài của bốn quần đảo trong 
biển Nam Trung Hoa với đường bờ biển của các quốc gia kế cận, phù hợp 
với các công ước quốc tế”.(25) Trước hết, các công ước quốc tế cũng như thực 
tế xét xử của các cơ quan tài phán quốc tế không trù định quyền ưu tiên của 
phương pháp đường cách đều trong phân định nhất là trong trường hợp có 
các danh nghĩa lịch sử. Trung Quốc khẳng định xây dựng yêu sách của mình 
trên cơ sở “danh nghĩa lịch sử”, đồng thời lại áp dụng phương pháp đường 
cách đều để phân định, phủ nhận danh nghĩa lịch sử đó. Thật là không nhất 
quán. Thứ hai, nếu vẽ đúng kỹ thuật, con đường này hoàn toàn không thể 
là con đường cách đều giữa các đảo nằm giữa biển Đông với bờ biển của các 
nước xung quanh. Đó là chưa kể đến điều 121 của UNCLOS quy định rằng 
những đảo, đá nào không thích hợp cho con người đến ở hoặc cho một đời 
sống kinh tế riêng thì chỉ có lãnh hải rộng không quá 12 hải lý. 

5. Kết luận
Yêu sách về “đường lưỡi bò” bắt đầu từ một bản đồ của tư nhân, sau đó 

được Cộng hòa Trung Hoa xuất bản lần đầu tiên vào năm 1948. Sau này, cả 
Đài Bắc và Bắc Kinh đều đã dựa vào bản đồ đó để biện minh cho yêu sách 
về vùng biển này trên biển Đông.

Bản chất thực sự của yêu sách này vẫn đang bị bao phủ bởi sự bí ẩn, cả 
Trung Quốc và Đài Loan đều mập mờ với các tuyên bố không rõ ràng. Tuy 
nhiên, những hoạt động của Trung Quốc gần đây cho thấy, Trung Quốc thực 
tế đang yêu sách về chủ quyền với tất cả các vùng nước và tài nguyên nằm 
trong vùng biển này.

Những phân tích về yêu sách này theo luật pháp quốc tế cho thấy vì 
cơ sở pháp lý thiếu thuyết phục cho nên “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
không đưa ra những yêu sách lịch sử của mình với các tọa độ rõ ràng, và 
giữ im lặng về bản chất của đường lưỡi bò và chế độ pháp lý của vùng biển 
được bao bọc bởi đường đó”.(26) Ngay cả các học giả Trung Quốc cũng không 
nhất trí được với nhau về chế độ pháp lý của vùng biển bị bao bọc bởi đường 
lưỡi bò này.(27) 

Các học giả Trung Quốc đã nỗ lực tìm mọi luận cứ biện minh cho yêu 
sách này của họ, còn các học giả nước ngoài thì đưa lại những ý kiến khách 
quan hơn. Nhóm Mark J Valencia cho rằng: “một yêu sách của Trung Quốc 
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coi biển Nam Trung Hoa là một vùng nước lịch sử không thể đứng vững được 
dưới góc độ pháp luật quốc tế hiện đại”.(28)

Xa hơn nữa, Hamzah cho rằng: “Một số nước yêu sách toàn bộ biển Nam 
Trung Hoa như là của riêng họ dựa trên cơ sở lịch sử. Các yêu sách như vậy 
chẳng có gì là lạ và chẳng đáng đề cập đến… Yêu sách đơn phương đối với 
toàn bộ biển Nam Trung Hoa của một quốc gia sẽ chẳng có gì chú ý đến... 
Dù suy diễn như thế nào chăng nữa cũng không thể coi biển Nam Trung Hoa 
như là vùng nội thủy hoặc hồ lịch sử để làm cơ sở khẳng định yêu sách. Vì 
vậy, khu vực yêu sách này là phù phiếm, không có căn cứ và không hợp lý… 
Tôi cố gắng thuyết phục tất cả các quốc gia bác bỏ các yêu sách đối với toàn 
bộ biển Nam Trung Hoa (hay đòi hỏi một khu vực có liên quan) vì không có 
cơ sở nào trong luật cũng như trong lịch sử”.(29)

Dựa trên pháp luật quốc tế hiện đại, chúng ta có thể kết luận về yêu 
sách về “đường lưỡi bò” này của Trung Quốc là “không có cơ sở yêu sách nào 
trong luật quốc tế cho yêu sách lịch sử đó”,(30) “yêu sách của Trung Quốc về 
chủ quyền lịch sử và quyền đối với hầu hết biển Đông và/hoặc đối với đáy 
biển và lòng đất của nó là trái với sự phát triển toàn diện của luật biển quốc 
tế hiện đại và không thể coi là một vấn đề pháp luật nghiêm chỉnh”.(31) 
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TÓM TẮT
Yêu sách về “đường lưỡi bò” bắt đầu từ một bản đồ của tư nhân, sau đó được Cộng 

hòa Trung Hoa xuất bản lần đầu tiên vào năm 1948. Sau này, cả Đài Bắc và Bắc Kinh đều 
đã dựa vào bản đồ đó để biện minh cho yêu sách về chủ quyền trên biển Đông.

Bản chất thực sự của “đường lưỡi bò” vẫn đang bị bao phủ bởi sự bí ẩn, cả Trung Quốc 
và Đài Loan đều mập mờ với các tuyên bố không rõ ràng. Tuy nhiên, những hoạt động gần 
đây của Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc thực tế đang yêu sách về chủ quyền với tất cả 
các vùng nước và tài nguyên nằm trong khu vực “đường lưỡi bò”.

Các học giả nước ngoài đã nhận xét rằng, yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi 
bò” là không có cơ sở nào trong lịch sử, là trái với sự phát triển toàn diện của luật biển quốc 
tế hiện tại và không thể xem là một vấn đề pháp luật nghiêm chỉnh.
ABSTRACT

THE CHINESE (BROKEN) U-SHAPED LINE OVER EAST SEA 
AND INTERNATIONAL MARINE LAW

The request for a part of territory called “The Chinese (Broken) U-shaped Line” originates 
from a private map that later was published by the Republic of China for the first time in 1948. 
Afterwards both Taipei and Beijing admit that map officially to justify their request for their 
sovereignty over the East Sea.

In fact the truth of the requested territory is still covered by obscurity and statements 
from both Taiwan and China prove quite vague. However, the recent campaigns of China 
indicates that the nation is actually claiming its sovereignty over the waters and the resources 
included in “The Chinese (Broken) U-shaped Line”.   

Foreign scholars remark that the Chinese request for the above part of territory is not 
supported by any historical foundation, and that it is against the overall development of the 
international law at present and can’t be regarded as a serious legal issue.


